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phạm đức trung*

ẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị 
trường đòi hỏi phải hạn chế sự tham 

gia kinh doanh của Nhà nước. Tuy nhiên, sự 
tồn tại của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 
cũng như hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp vẫn là thực tế và còn cần thiết ở 
hầu hết các quốc gia với quy mô, phạm vi và 
mức độ khác nhau. Ngay cả các nước công 
nghiệp phát triển có nền kinh tế thị trường lâu 
đời cũng phải ghi nhận vai trò của DNNN 
trong đóng góp tăng trưởng GDP, tạo việc làm, 
thu hút vốn từ thị trường tài chính, và đóng 
góp quan trọng nhất ở các ngành, lĩnh vực 
phục vụ cộng đồng, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng 
lớn đến các tầng lớp dân cư và các thành phần 
kinh tế khác1.  

Ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức 
được kết nạp là thành viên thứ 150 của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời 
đánh dấu thời điểm thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của một thành viên mới cũng như 
các cam kết với WTO. Trong đó, Việt Nam 
đã cam kết Chính phủ sẽ không tác động dù 
là trực tiếp hay gián tiếp tới các quyết định 
thương mại của doanh nghiệp thuộc sở hữu 
Nhà nước, do Nhà nước kiểm soát hay các 
doanh nghiệp được hưởng đặc quyền hay 
độc quyền, trừ trường hợp can thiệp theo 
cách thức phù hợp với quy định của Hiệp 
định WTO và các quyền tương tự quyền 
dành cho các chủ doanh nghiệp hay cổ đông 
khác không phải là Chính phủ2. Cam kết 

này, một mặt thừa nhận các quyền và lợi 
ích hợp pháp của chủ sở hữu (CSH) nhà 
nước, mặt khác cũng đòi hỏi CSH nhà nước 
phải hành xử theo quy định của WTO nói 
riêng và thông lệ quốc tế nói chung về các 
vấn đề có liên quan, từ cách thức, biện pháp 
can thiệp vào doanh nghiệp có vốn nhà nước 
cho tới vấn đề tổ chức thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. * 

Bài viết này phân tích kinh nghiệm quốc 
tế và một số bài học rút ra từ thực tiễn hình 
thành tổ chức thực hiện chức năng chủ sở 
hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh 
nghiệp trên thế giới hiện nay. 

1. Các mô hình quốc tế về tổ chức 
thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn 
nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 

Hình thành tổ chức chỉ là một khâu của 
quá trình thực hiện chức năng CSH vốn 
nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, bao 
gồm: xác định nội dung chức năng, chủ thể 
thực hiện các chức năng (hình thành tổ 
chức), phương thức thực hiện và cơ chế 
kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chức 
năng chủ sở hữu vốn nhà nước. 

Hình thành tổ chức thực hiện hiện chức 
năng CSH vốn nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp là đặc thù của chủ sở hữu nhà nước. 
____________________ 

*  Phạm Đức Trung, Thạc sỹ Kinh tế, Ban Nghiên cứu 
Chính sách Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp, 
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. 
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Các tổ chức này có chức năng quản lý và 
kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển 
vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp. 
Thông thường, một chủ thể sở hữu cá nhân 
hoặc pháp nhân là người thực hiện hoặc ủy 
quyền thực hiện các quyền, nghĩa vụ chủ sở 
hữu đối với tài sản của mình. Tuy nhiên, 
vấn đề trở nên phức tạp bởi câu hỏi “Ai là 
Nhà nước?” vẫn chưa thể có lời giải đáp thoả 
đáng và thống nhất, kể cả các nước công 
nghiệp phát triển lẫn các nước chuyển đổi 
hoặc đang phát triển. Trong điều kiện đó, 
việc quy định bộ máy hành chính thay mặt 
Nhà nước tổ chức thực hiện chức năng chủ sở 
hữu là phương thức phổ biến nhất và được 
chấp nhận ở hầu hết quốc gia trên thế giới. 
Về phương diện pháp luật, các nước thường 
quy định cơ quan hành pháp (Chính phủ) 
thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước 
đầu tư vào doanh nghiệp dưới sự giám sát 
của cơ quan lập pháp (Quốc hội). Tuy nhiên, 
bản thân Chính phủ cũng không thể trực tiếp 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở 
hữu tại các doanh nghiệp, đặc biệt khi đó là 
các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn (TNHH). Từ lý do này, đã phát sinh 
quan hệ uỷ quyền. Mặt khác, trong quan hệ 
với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước 
và các bên lợi ích có liên quan như các đồng 
sở hữu (nếu có), chủ nợ, khách hàng, đối tác 
kinh doanh…đòi hỏi phải có một đầu mối 
được coi là “chủ sở hữu” vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. Tổng quan kinh nghiệm quốc 
tế về vấn đề này cho thấy, trong kinh tế thị 
trường hiện nay tồn tại ba hình thức chủ yếu 
để hình thành đầu mối chủ sở hữu vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp là: Thứ nhất, hình 
thành cơ chế “Bộ trưởng nắm vốn”; Thứ hai, 
hình thành các tổ chức kinh tế chuyên hoạt 
động đầu tư và kinh doanh vốn của chủ sở 
hữu nhà nước; Thứ ba, hình thành cơ quan 
nhà nước chuyên trách thực hiện chức năng 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp: 

a. Chế độ “Bộ trưởng nắm vốn”  

Xuất phát điểm của cơ chế này là chế độ 
“cơ quan chủ quản” thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà 
nước đối với các DNNN truyền thống ở 
Pháp, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hà 

Lan,... và nhiều nước châu Âu khác. Việc 
giao bộ chủ quản thực hiện quyền chủ sở 
hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có điểm 
mạnh là phát huy được năng lực chuyên 
môn và thực hiện các chính sách định 
hướng của Nhà nước một cách chủ động; 
thực hiện các quyền trực tiếp bổ nhiệm, 
miễn nhiệm cán bộ quản lý, đánh giá kết 
quả hoạt động của bộ máy quản lý doanh 
nghiệp… Tuy nhiên, điểm yếu của phương 
thức này là không tách được chức năng sở 
hữu ra khỏi chức năng quản lý nhà nước, 
đồng thời, bộ chủ quản thường can thiệp vào 
các công việc hàng ngày của doanh nghiệp. 
Trong bối cảnh các DNNN ngày càng chuyển 
sang hoạt động theo chế độ công ty và để 
khắc phục tương đối những nhược điểm nêu 
trên, cơ chế “Bộ trưởng nắm vốn” thực hiện 
quyền sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
đã xuất hiện. Các nước đều có cách làm gần 
giống nhau là giao một Bộ trưởng đảm nhận 
trách nhiệm đứng tên phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp (gọi tắt là Bộ trưởng đứng tên, 
hay Bộ trưởng nắm vốn). Trong đa số trường 
hợp, Bộ trưởng bộ quản lý ngành hay bộ quản 
lý lĩnh vực có liên quan của doanh nghiệp 
thực hiện chức năng này. Cũng có một số 
nước như New Zealand áp dụng cơ chế “hai 
Bộ trưởng đồng nắm vốn” là Bộ trưởng Tài 
chính và Bộ trưởng bộ quản lý ngành.  

Đối với các DNNN được tổ chức dưới 
hình thức công ty cổ phần/công ty TNHH, 
các bộ trưởng này trở thành cổ đông/thành 
viên Nhà nước. Nhìn từ giác độ của doanh 
nghiệp, chỉ những người đứng tên cổ phần, 
vốn góp mới là chủ sở hữu của các cổ phần, 
vốn góp đó và cũng chỉ có những người này 
mới có quyền thực hiện những quyền và 
nghĩa vụ đối với công ty theo quy định của 
pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Đối với 
các DNNN một chủ sở hữu và không tổ chức 
dưới hình thức công ty cổ phần/công ty 
TNHH, Bộ trưởng quản lý ngành (bộ chủ 
quản) là đầu mối đại diện cho chủ sở hữu 
nhà nước trong mối quan hệ giữa bộ máy 
quản lý, điều hành doanh nghiệp với Chính 
phủ và các cơ quan nhà nước khác trong 
thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước. 
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, mối 
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quan hệ về quyền và nghĩa vụ của đại diện 
chủ sở hữu nhà nước (Bộ trưởng chủ quản) 
với DNNN dạng này không rõ ràng bằng 
các quan hệ giữa Bộ trưởng đứng tên cổ 
phần/vốn góp tại các DNNN dưới hình thức 
công ty TNHH, công ty cổ phần bởi vì khi 
đã tồn tại dưới một hình thức pháp lý riêng, 
DNNN còn bị điều chỉnh bởi hàng loạt các 
cơ chế đặc thù khác. Để khắc phục nhược 
điểm này, xu thế chung là chuyển DNNN 
hoạt động theo khung khổ pháp lý riêng 
thành công ty TNHH, công ty cổ phần.  

Đồng thời, các nước đều thành lập một 
hoặc một số tổ chức chuyên trách để tư vấn, 
hỗ trợ việc quản lý, giám sát DNNN, xử lý 
các vụ việc và đề xuất những vấn đề cụ thể 
liên quan đến sở hữu nhà nước. Trong thực 
tế, các tổ chức này hoạt động gần như là 
người đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà 
nước tiến hành các hoạt động quản lý, giám 
sát việc sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước 
trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là 
các hoạt động được ủy quyền để tư vấn, hỗ 
trợ cho chức năng chủ sở hữu của Bộ trưởng 
nắm vốn. Quyền quyết định cuối cùng vẫn 
phải thuộc về các Bộ trưởng nắm vốn. Về 
mặt tổ chức, đơn vị này nằm trong cơ cấu 
hành chính trực thuộc bộ của Bộ trưởng 
nắm vốn nhưng độc lập với các bộ phận 
quản lý nhà nước khác của bộ. Mô hình này 
có nhược điểm là đòi hỏi tất cả các bộ chủ 
quản có DNNN đều phải thành lập một đơn 
vị chuyên trách, ví dụ trong cơ cấu Bộ Công 
nghiệp Thụy Điển có Cục quản lý DNNN 
(The Division for State-owned companies), 
được thành lập từ năm 1998 nhằm tư vấn 
giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện 
chức năng chủ sở hữu đối với 31 DNNN trực 
thuộc Bộ. Để khắc phục nhược điểm, mỗi Bộ 
phải có một bộ phận chuyên trách quản lý 
DNNN, một số nước như New Zealand đã 
thành lập Cơ quan tư vấn giám sát vốn và 
tài sản nhà nước (CCMAU) để tư vấn, hỗ 
trợ chung cho các Bộ trưởng nắm vốn trong 
thực hiện chức năng CSH nhà nước.  

Tóm lại, vấn đề không chỉ hình thành 
đầu mối chủ sở hữu nhà nước trong quan hệ 
pháp luật với doanh nghiệp và người thứ 
ba, mà đầu mối đó phải được đảm nhiệm với 

nghĩa vụ và quyền hạn cá nhân. Trong quá 
trình thực hiện, có thể có sự uỷ quyền, phân 
cấp hoặc có một bộ máy hành chính chuyên 
trách để hỗ trợ, tư vấn và xử lý vụ việc, 
song trách nhiệm cuối cùng vẫn phải mang 
tính cá nhân của Bộ trưởng nắm vốn. Do cơ 
chế trách nhiệm như vậy nên phương thức 
hình thành cơ chế “Bộ trưởng nắm vốn” chỉ 
phù hợp với hoàn cảnh không có nhiều 
DNNN và thực sự cũng thích hợp hơn với loại 
doanh nghiệp mà trong đó có yếu tố chính trị, 
xã hội đan xen vào mục tiêu hoạt động. 

b. Hình thành các tổ chức kinh tế 
chuyên trách về đầu tư và kinh doanh 
vốn sở hữu nhà nước 

Theo phương thức này, Chính phủ thành 
lập một tổ chức kinh tế dưới hình thức của 
công ty nắm vốn (công ty holding), công ty 
đầu tư tài chính…(gọi chung là công ty đầu 
tư - kinh doanh vốn nhà nước) để kinh doanh 
thông qua đầu tư tiếp vốn nhà nước vào các 
doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế. 
Công ty đầu tư - kinh doanh vốn nhà nước 
xuất hiện từ những năm 1970 ở  Xingapo và 
những năm 1990 từ công cuộc cải cách khu 
vực DNNN ở các nước có nền kinh tế chuyển 
đổi ở Đông Âu và Trung Quốc, nơi mà có một 
số lượng lớn DNNN còn tồn tại từ cơ chế cũ 
nên các bộ chủ quản và cơ quan hành chính 
nhà nước không thể thực hiện một cách có 
hiệu quả chức năng đại diện chủ sở hữu của 
mình. Tại rất nhiều quốc gia (trừ  Xingapo), 
mô hình công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà 
nước là giải pháp bổ sung, cùng tồn tại với 
“chế độ chủ quản” trong thực hiện chức năng 
đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhưng ở các 
nước đó đều có sự phân biệt rõ ràng về đối 
tượng quản lý giữa hai mô hình đại diện cùng 
tồn tại này. Mặt khác, bản thân công ty đầu 
tư kinh doanh vốn nhà nước cũng là doanh 
nghiệp, vì vậy, vẫn cần và phải có cơ chế điều 
chỉnh mối quan hệ giữa chủ sở hữu nhà 
nước với công ty này. 

Ưu điểm của phương thức này là thay vì 
Nhà nước phải trực tiếp đầu tư và thực hiện 
chức năng chủ sở hữu nhà nước tại nhiều 
doanh nghiệp rải rác trong các ngành, các 
lĩnh vực của nền kinh tế thì Nhà nước chỉ 
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còn tập trung đầu tư vào một hoặc một số ít 
công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và 
để cho các công ty này đầu tư tiếp vào các 
doanh nghiệp khác. Như vậy, sẽ giảm thiểu 
những vướng mắc có tính bản chất khi một 
cơ quan hành chính nhà nước phải thực 
hiện chức năng chủ sở hữu đồng thời ở 
nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì vậy 
mà phương thức này có nhược điểm là chỉ 
thích hợp đối với việc quản lý phần vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp tổ chức dưới hình 
thức công ty cổ phần, công ty TNHH và 
thuần tuý hoạt động với mục tiêu kinh 
doanh; không thích hợp với doanh nghiệp mà 
mục tiêu đầu tư của Nhà nước là đảm bảo 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích 
công đồng, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia hoặc 
điều tiết vĩ mô hay các lĩnh vực mà cơ chế thị 
trường chưa có điều kiện để vận hành. 

c. Hình thành một cơ quan nhà nước 
chuyên trách thực hiện chức năng 
quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các 
doanh nghiệp 

Tương tự như các công ty đầu tư kinh 
doanh vốn nhà nước, mô hình này chủ yếu 
xuất hiện ở các nền kinh tế chuyển đổi ở 
Đông Âu từ đầu những năm 1990 như Cơ 
quan Thác quản ở CHLB Đức. Đây là cơ quan 
trong bộ máy nhà nước chuyên trách thực 
hiện chức năng quản lý vốn nhà nước trong 
quá trình cải cách kinh tế. Tuy nhiên, thực 
tiễn cho thấy các cơ quan này sau đó đã 
chuyển đổi hẳn sang cơ chế hoạt động như 
một công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. 

Tại Trung Quốc, từ tháng 3/2003 đã thành 
lập các Uỷ ban Giám sát quản lý tài sản 
nhà nước ở cấp Trung ương và ở các cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu 
tự trị, khu kinh tế mở, châu tự trị thực hiện 
chức năng người đầu tư vốn, giám sát, quản 
lý tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.  

2. Một số bài học kinh nghiệm và liên 
hệ với thực trạng Việt Nam 

Từ các mô hình tổ chức đại diện chủ sở 
hữu nhà nước đang vận hành trên thế giới, 
có thể khẳng định rằng vẫn chưa có một 
chuẩn mực trong hình thành tổ chức thực 
hiện chức năng CSH vốn nhà nước. Mỗi mô 

hình có những ưu, nhược điểm riêng và việc 
áp dụng phải tùy thuộc vào đặc thù kinh tế, 
chính trị, pháp luật của mỗi quốc gia trong 
các giai đoạn phát triển nhất định. Mô hình 
“Bộ trưởng nắm vốn” được áp dụng ở hầu 
hết các nước công nghiệp phát triển không 
hẳn do những ưu điểm vượt trội mà vì số 
lượng DNNN cũng như hoạt động đầu tư vốn 
nhà nước vào các doanh nghiệp chỉ ở mức độ 
thấp, đủ để giảm thiểu những vướng mắc và 
hạn chế vốn có của vấn đề chủ sở hữu nhà 
nước. Vì vậy, những ưu điểm của mô hình 
này đã không phát huy hiệu quả mong muốn 
tại các nền kinh tế chuyển đổi, nơi mà vẫn 
còn một số lượng lớn DNNN, dẫn tới việc phải 
áp dụng đồng thời những hình thức tổ chức 
thực hiện chức năng CSH nhà nước khác. Tại 
Đông Âu, mà điển hình là Hungary thời kỳ 
1992-1995 đã tồn tại cả 3 mô hình là Công ty 
Quản lý Tài sản Nhà nước nắm giữ 46% giá 
trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Cơ 
quan Sở hữu Tài sản Nhà nước quản lý 31% 
và các bộ quản lý ngành giữ 23%. Tương tự, 
ủy ban Giám sát quản lý tài sản nhà nước ở 
Trung Quốc cũng chỉ là đầu mối CSH nhà 
nước để quản lý vốn tại 180 DNNN trung 
ương quy mô lớn, trong khi phần lớn DNNN 
còn lại vẫn do các bộ, ban ngành, chính quyền 
địa phương và khu tự trị quản lý.  

Đối với Việt Nam, các mô hình tổ chức thực 
hiện chức năng CSH nhà nước phổ biến trên 
thế giới không quá xa lạ, mà đã hoặc đang 
được áp dụng dưới các hình thức khác nhau. 
Chế độ chủ quản tồn tại từ nhiều năm và hiện 
tại các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh vẫn 
được giao đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 
các Tổng công ty và công ty nhà nước do mình 
quyết định thành lập cũng như phần vốn nhà 
nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty 
TNHH chuyển đổi từ những đơn vị này. Mô 
hình cơ quan hành chính nhà nước chuyên 
trách quản lý vốn nhà nước đầu tư trong kinh 
doanh đã được thử nghiệm từ giữa những năm 
1990 qua việc hình thành Tổng cục quản lý 
vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
thuộc Bộ tài chính. Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước thành lập từ giữa 
năm 2005 có những đặc điểm của mô hình 
tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư kinh 
doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp... 
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Tuy nhiên, các giải pháp tổ chức này dường 
như chưa mang lại những thành công đáng 
kể và thực sự là cho đến nay Việt Nam vẫn 
lúng túng trong việc tìm kiếm một hướng 
đi có hiệu quả cho vấn đề này. 

Thực tiễn trên thế giới cho thấy, vấn đề 
không chỉ dừng lại ở việc hình thành các tổ 
chức, cơ quan hoặc cá nhân thực hiện chức 
năng chủ sở hữu vốn nhà nước, mà quan trọng 
hơn là cần phải có phương thức, biện pháp và 
cơ chế vận hành phù hợp nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện 
quản trị doanh nghiệp đáp ứng đòi hỏi của cải 
cách kinh tế thị trường. Về phương diện này, 
có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, để làm cơ sở cho tổ chức thực 
hiện, các nước đều xác định rõ nội dung 
chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước và tách 
bạch chức năng CSH với chức năng quản lý 
nhà nước. Tại Việt Nam, cả quy định pháp 
luật lẫn quá trình thực thi đều chưa đáp ứng 
được yêu cầu này; nội dung chức năng chủ sở 
hữu nhà nước vẫn bao gồm một số chức năng 
thuộc lĩnh vực quản lý của Nhà nước. 

Thứ hai, trong quan hệ với doanh nghiệp 
có vốn nhà nước, phải xác định cụ thể ai là 
CSH nhà nước. Kinh nghiệm của phần lớn 
các nền kinh tế thị trường cho thấy cơ chế 
phân công phân cấp thực hiện quyền chủ sở 
hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp là tất 
yếu khách quan, tuy nhiên, trong quan hệ 
pháp luật với một doanh nghiệp cụ thể và các 
bên có liên quan thì chỉ có một đầu mối thực 
hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông/thành 
viên/chủ sở hữu nhà nước, bất kể áp dụng mô 
hình “Bộ trưởng nắm vốn” hay công ty kinh 
doanh vốn nhà nước hay tổ chức chuyên trách 
quản lý vốn nhà nước... Đây là vướng mắc lớn 
nhất trong quá trình thực hiện chức năng chủ 
sở hữu ở nước ta hiện nay. Cùng một lúc có 
nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện 
chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước và đều 
được coi là đại diện chủ sở hữu nhà nước. 
Ngay cả đối với các công ty cổ phần, công ty 
TNHH cũng diễn ra tình trạng tương tự cho 
dù pháp luật đã quy định UBND tỉnh, bộ 
quản lý ngành hay Tổng công ty đầu tư 
kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước. 

Thứ ba, phương thức thực hiện chức 
năng của cổ đông/thành viên/chủ sở hữu 
nhà nước phải có sự rõ ràng, thống nhất, 
dựa trên nền tảng luật pháp và đặc biệt là 
phải đảm bảo tính chuyên nghiệp của một 
nhà đầu tư vốn, tôn trọng các nguyên tắc 
quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. 

Đây là vấn đề thực sự chưa được quan 
tâm ở Việt Nam. Một mặt, pháp luật hiện 
hành mới chỉ quy định nội dung chức năng 
giao cho đại diện chủ sở hữu, nhưng chưa quy 
định hoặc hướng dẫn cụ thể về cách thức và 
cơ chế vận hành để thực hiện các chức năng 
đó. Hàng loạt các vấn đề có liên quan như cơ 
chế, trình tự và thủ tục tiếp nhận kiến nghị-
xem xét xử lý-hình thành-và ban hành quyết 
định (hoặc phê duyệt) của đại diện chủ sở 
hữu chưa được quan tâm hoặc làm rõ trong 
các quy định pháp luật. Do thiếu nền tảng 
pháp lý, nên đại diện chủ sở hữu, đặc biệt đại 
diện chủ sở hữu là cơ quan nhà nước (Bộ, 
UBND cấp tỉnh) đã áp dụng các quy định, 
cách thức hoặc thói quen của quản lý nhà 
nước để thực hiện chức năng chủ sở hữu. 
Trong khi nguyên tắc của quản lý nhà nước 
có những điểm đặc thù, đôi khi đối lập với 
nguyên tắc quản lý của chủ sở hữu (có bản 
chất của một hoạt động kinh doanh), thì việc 
áp dụng như vậy đương nhiên dẫn tới “hành 
chính hóa’’ quyết định của chủ sở hữu và 
quan hệ chủ sở hữu - doanh nghiệp trở thành 
quan hệ cấp trên - cấp dưới, làm phương hại 
đến mục tiêu cải thiện quản trị doanh nghiệp 
và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. 
Đồng thời, để hình thành các quyết định 
mang tính chất kinh doanh của chủ sở hữu, 
đại diện chủ sở hữu phải sử dụng các cán bộ 
và bộ phận chức năng mà thường ngày vẫn 
thực hiện công việc quản lý nhà nước, vì vậy, 
không thể tránh khỏi tư duy và phương thức 
làm việc quản lý hành chính, trong đó bao 
gồm cả những nhược điểm mà nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra như: tổ chức bộ máy chưa đủ 
khả năng và thực lực để đảm nhiệm vai trò 
của một nhà đầu tư vốn nhà nước trong cơ 
chế thị trường; thiếu nhất quán và chuẩn 
mực trong triển khai thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ được phân công, phân cấp đặc biệt 
là cách thức hình thành, ban hành và chuyển 
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tải các quyết định của đại diện chủ sở hữu tới 
doanh nghiệp... Những hạn chế này diễn ra 
đối với cả công ty cổ phần, công ty TNHH có 
vốn nhà nước, đặc biệt là công ty TNHH một 
thành viên. Đây là nguyên nhân gây nên các 
trường hợp cơ quan hành chính nhà nước can 
thiệp vào quyền tự chủ của doanh nghiệp và 
không phải ngẫu nhiên khi đa số xung đột 
nội bộ, thậm chí đình trệ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của một số doanh nghiệp cổ phần 
hóa có cổ phần nhà nước thời gian qua ít nhiều 
đều liên quan đến những quyết định hành 
chính từ cơ quan quản lý nhà nước bên ngoài. 

Thứ tư, tập trung hoàn thiện công tác giám 
sát thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước. 

Tại tất cả các quốc gia trên thế giới, quá 
trình tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu 
vốn nhà nước xét cho cùng là tổ chức thực hiện 
các chức năng được uỷ quyền nhằm bảo tồn và 
phát triển vốn nhà nước. Vì vậy, để tránh các 
trường hợp người đại diện (tức người được uỷ 
quyền) lạm dụng để tư lợi hoặc không đảm bảo 
hay thậm chí mâu thuẫn với lợi ích và mục 
tiêu của người uỷ quyền (chủ sở hữu nhà nước 
đích thực), cần phải có cơ chế kiểm tra, giám 
sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của người 
được uỷ quyền. Về vấn đề này, các nước 
thường có mô hình chung là: Cơ quan lập pháp 
giám sát và đánh giá việc thực hiện chức năng 
chủ sở hữu nhà nước của cơ quan hành pháp; 
cơ quan hành pháp (Chính phủ) giám sát, 
đánh giá việc thực hiện của người trực tiếp 
đứng tên phần vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp. Trong thực tế các nước OECD, Chính 
phủ phải tổng hợp rồi trình trước Quốc hội 
một bản báo cáo chung về tình hình thực hiện 
chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, cùng bản 
cân đối hợp nhất về vốn nhà nước tại toàn bộ 
các doanh nghiệp theo quý và theo năm tài 
chính. Kèm theo là phụ lục các báo cáo định 
kỳ hàng quý của từng DNNN mà HĐQT đã 
trình đầu mối chủ sở hữu. Đây là những căn 
cứ quan trọng để Quốc hội đánh giá kết quả 
hoạt động của Chính phủ trong việc thay mặt 
nhà nước thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà 
nước đối với phần vốn đầu tư trong kinh 
doanh. Tại nhiều nước Bắc Âu, báo cáo của 
Chính phủ phải công bố các chỉ tiêu kinh 

doanh cơ bản của từng DNNN, liệt kê quyết 
định của các đại diện chủ sở hữu, phân tích 
tính chất pháp lý của các quyết định đó ... 
Ngoài ra, còn có một chỉ tiêu quan trọng 
khác là lợi tức của vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp kinh doanh. Việc công bố này 
có 2 mục đích chính: một là thông báo cho 
những người dân đóng thuế - những người 
chủ thực sự của phần vốn nhà nước, hai là 
giúp các nhà đầu tư khác định hướng được 
chiến lược kinh doanh của mình, kể cả việc 
đầu tư vào các DNNN.  

Kinh nghiệm quốc tế này thực sự đáng 
tham khảo với Việt Nam trong thời gian tới. 
Hiện nay, việc tổ chức thực hiện giám sát, 
đánh giá công tác thực thi các quyền, nghĩa vụ 
của chủ sở hữu nhà nước hiếm khi được đặt ra, 
nếu có, cũng thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, 
mang tính sự vụ và chủ yếu thuộc chức năng 
quản lý nhà nước. Nguyên nhân là pháp luật 
hiện hành mới dừng lại ở nguyên tắc Chính 
phủ thống nhất tổ chức thực hiện chức năng 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; 
tiến hành phân công, phân cấp cho các tổ chức 
và cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
đại diện chủ hữu vốn nhà nước. Trong khi đó, 
vấn đề giám sát và đánh giá việc thực thi chức 
năng đó của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ, UBND cấp tỉnh và các đại diện chủ 
sở hữu khác lại chưa được quan tâm, thậm chí 
gần như bị bỏ trống. 

Thông thường, Quốc hội phải là người thực 
hiện chức năng này, tuy nhiên, pháp luật 
nước ta chưa có hướng dẫn cụ thể, trừ một số 
điều mang tính nguyên tắc trong Luật Tổ 
chức quốc hội và Luật Doanh nghiệp 2005. 
Trong nhiều kỳ họp của Quốc hội có khá 
nhiều chất vấn cũng như các câu hỏi của đại 
biểu Quốc hội về khu vực DNNN nhưng chủ 
yếu mang tính vụ việc, chưa trở thành một 
đòi hỏi phải hình thành cơ chế đặc thù về 
giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ và 
giải trình của Chính phủ trước Quốc hội 
trong thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước 
đối với DNNN nói riêng và hoạt động đầu tư 
vào kinh doanh nói chung.  

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà 
nước dưới hình thức công ty TNHH, công ty 
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cổ phần, có thể nói công tác giám sát, kiểm 
tra và đánh giá kết quả hoạt động của 
người trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của cổ đông, thành viên 
nhà nước tại doanh nghiệp cũng đang bị bỏ 
trống và buông lỏng. Vì vậy, cho đến nay 
gần như chưa thể có đánh giá và số liệu 
chính xác về hiệu quả vốn nhà nước đầu tư 
tại các doanh nghiệp này trên bình diện 
tổng thể của cả khu vực doanh nghiệp và 
nền kinh tế.  

Cuối cùng, tính hợp lý và hiệu quả của 
việc thực hiện chức năng CSH nhà nước phụ 
thuộc rất lớn vào hình thức đầu tư vốn nhà 
nước. Thực tiễn các nền kinh tế thị trường 
cho thấy, việc đầu tư vốn Nhà nước chủ yếu 
dưới hình thức cổ phần, vốn góp tại các công 
ty cổ phần, công ty TNHH. Loại hình doanh 
nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước hoạt động 
theo khung khổ pháp lý riêng còn lại rất ít. 
Nguyên nhân là đầu tư vốn nhà nước vào các 
công ty cổ phần, công ty TNHH giúp cho việc 
xác định nội dung chức năng chủ sở hữu vốn 
nhà nước trở nên rõ ràng hơn, chỉ còn giới 
hạn trong phạm vi các chức năng của cổ 
đông, thành viên góp, không lấn sâu vào các 
chức năng có đặc điểm của hoạt động quản 
lý điều hành doanh nghiệp, và vì vậy, việc tổ 
chức thực hiện các chức năng đó có khả năng 
đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Mặt khác, đầu 
tư dưới dạng cổ phần/vốn góp, buộc chủ sở 
hữu nhà nước phải xác định cụ thể người 
thực hiện chức năng của cổ đông/thành viên 
nhà nước, do đó, câu hỏi “ai là chủ sở hữu 
nhà nước?” sẽ có lời giải đáp thoả đáng 
hơn so với trường hợp của doanh nghiệp 
100% vốn hoạt động theo khung khổ pháp 
luật riêng. Với Việt Nam, kinh nghiệm 
này càng cho thấy sự cần thiết phải đẩy 
nhanh và mạnh hơn nữa tiến trình sắp 
xếp, đổi mới DNNN theo hướng chuyển 
đổi công ty nhà nước thành công ty cổ 
phần, công ty TNHH theo đúng yêu cầu 
của Luật Doanh nghiệp 2005.  � 
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